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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký giao dịch.
Ông
Nguyễn Duy Diễn

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông
Phương Văn Thành

Chức vụ:
Giám đốc
Bà
Hoàng Thị Khuyền

Chức vụ:
Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn


Ông
Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ:
Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát cung cấp.
II. Các khái niệm

· Công ty
Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát 

· Tổ chức đăng ký
Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát
· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông
· H§QT
Hội đồng quản trị

· TSC§
Tài sản cố định

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát
· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát
· CBCNV
Cán bộ công nhân viên
III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát tiền thân là Xí nghiệp Đá xây dựng Hoà Phát, được thành lập theo Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Đá xây dựng Hoà Phát trực thuộc Công ty Vật liệu Xây dựng xây lắp Đà Nẵng thành công ty cổ phần. Công ty có trụ sở tại 185 Lê Trọng Tấn - Tp. Đà Nẵng với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và chế biến đá granit phục vụ xây dựng cơ bản thành phố Đà Nẵng, khu vực Hội An và các khu chế xuất...

Vượt qua những khó khăn của thời kỳ bao cấp, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực, đoàn kết xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu của mình trên thị trường vật liệu xây dựng các tỉnh miền trung.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng Đá xây dựng ngày càng cao theo sự tăng trưởng chung của khu vực, góp phần chủ động trong công tác khai thác đá nguyên liệu, HĐQT, Ban TGĐ công ty đã đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ mới có công suất khai thác cao. 

· Năm 2001 : Mua máy đào bánh xích CAT 325B của Nhật dung tích gàu 1,3 m³ giá trị 1,8 tỷ, đưa vào sử dụng tháng 06/2001.

· Năm 2002 : Mua máy đào bánh xích Solar 290 của Hàn Quốc dung tích gàu 1,27 giá trị 1,6 tỷ, đưa vào sử dụng tháng 10/2002.

· Năm 2004 : Đầu tư mua búa đá thuỷ lực

· Năm 2005 : Đầu tư mua 2 xe Kama, máy đào bánh xích KOBEKO 1,4 m3
Những thành tích Công ty đã nhận được :

· Bằng khen về công tác ATVSLD-PCCN của Thành phố Đà Nẵng các năm 2001, 2002, 2004, 2005.
· Bằng khen về công tác ATVSLD-PCCN của Bộ Lao động năm 2002.

· Giấy Chứng nhận đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc năm 2001 của Công đoàn Bộ Xây dựng.

· Bằng khen công tác BHLĐ năm 2002 của Bộ Lao động

· Giấy khen chi bộ trong sạch tiêu biểu năm 2004 của Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.

· Bằng khen về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ người lao động 2001-2005 của Bộ Y tế.

1.2. Các thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát
· Tên Công ty
:
Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát
· Tên tiếng Anh
:
Hoà Phát  Construction Stone Joint stock Company
· Tên viết tắt
:
HSC
· Trụ sở

:

· Địa chỉ cũ:
Thôn Phước Lý, xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng  
· Địa chỉ mới:
185 Lê Trọng Tấn - TP.ĐÀ Nẵng 

· Điện thoại
:
(84-511) 683.309

Fax:
(84-511) 683.647
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3203000006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27/07/2000, thay đổi lần 1 ngày 19/06/2006

· Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

· Sản xuất, kinh doanh, các loại đá xây dựng.

· Vốn điều lệ:
15.652.500.000 đồng 
(Mười lăm tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)
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Trụ sở Công ty tại 185 Lê Trọng Tấn - Đà Nẵng
· Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm  30/09/2006:

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị
(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	126.600
	12.660.000.000
	80,9%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	144.570
	1.445.700.000
	9,2%

	Cổ đông ngoài Công ty
	552.680
	5.526.800.000
	9,9%

	Tổng cộng
	156.525
	15.652.500.000
	100%


- Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm 30/11/2006                       

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	866.000
	8.660.000.000
	55,53%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	144.570
	1.445.700.000
	9,23%

	Cổ đông ngoài Công ty
	554.680
	5.546.800.000
	35,44%

	Tổng cộng
	1.565.250
	15.652.500.000
	100%





Nguồn : Đá xây dựng Hoà Phát
Ghi chú: 
· Ngày 30/10/2006, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tách mệnh giá cổ phiếu từ 100.000đ sang mệnh giá 10.000 đồng.

· Ngày 30/11/2006, Tổng công ty xi măng Việt Nam đã hoàn tất việc bán bớt 4 tỷ mệnh giá cổ phiếu là phần vốn nhà nước tại Công ty. 

1.3. Vị thế của Công ty trong ngành

Do đặc thù sản phẩm cung cấp, thị trường hoạt động của Công ty chỉ là các tỉnh miền Trung, trong đó đặc biệt là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Với bề dày kinh nghiệm cùng với công nghệ hiện đại và đồng bộ kết hợp nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao là những nhân tố hết sức quan trọng, tạo điều kiện để Công ty có thể khẳng định vị thế của mình trên thị trường. 

Thị phần tiêu thụ của Công ty qua các năm như sau:

[image: image3.png]



Trong thời gian qua, số lượng các cá nhân tổ chức tham gia vào khai thác và sản xuất đá xây dựng ngày càng nhiều, đã phần nào gây nên những áp lực đối với Ban lãnh đạo Công ty trong việc duy trì và phát triển thị phần. Với sự tham gia ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân đã gia tăng áp lực cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh về giá cả. Điều này giải thích vì sao doanh thu cũng như thị phần của Công ty từ năm 2005 đến nay đã giảm sút đáng kể. Dự báo trong năm 2006 Công ty vẫn có những khó khăn nhất định trong kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Danh sách các đơn vị đang thực hiện hoạt động khai thác mỏ trên địa bàn như sau:

	STT
	Tên Công ty
	Mỏ khai thác

	1
	Công ty Hùng Vương
	Cẩm Khê

	2
	Công ty Vạn Tường
	Đà Sơn

	3
	Công ty XD số 10
	Hốc Khế 1

	4
	Công ty cổ phần Chu Lai
	Hốc Khế 2

	5
	Công ty Cổ phần Đô thị Đà Nẵng
	Hố Bạc 1

	6
	XN Vật tư VLGT
	Phước Tường

	7
	Công ty CTGT Đà Nẵng
	Phước Thuận

	8
	Công ty CTGT 503
	Hố Trầu

	9
	Công ty TNHH Khoáng sản Miền Nam
	Đa Lai

	10
	Công ty CP XD Miền Trung
	Phước Hưng

	11
	Công ty XDCT 512
	Hố Mướp


2. Cơ cấu tổ chức.
2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.

Bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng theo mô hình tập trung kết hợp phân cấp quản lý. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, trực tiếp điều hành hoạt động của bộ phận hành chính, kế toán và công tác kế hoạch hoạt động của Công ty và điều hành hoạt động sản xuất thông qua Phó Giám đốc sản xuất. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Cơ cấu tổ chức Công ty cụ thể như sau:
Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty
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2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty.

Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 27/07/2000, cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:
Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề sau:
· Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
· Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty

· Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

· Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần

· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

· Quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty

· Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty; báo cáo của Ban kiểm soát

· Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty gồm có năm (05) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc có chức năng xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, giúp Giám đốc công ty điều hành tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các phòng nghiệp vụ :

· Phòng quản lý nhân sự

· Chức năng: Phòng quản lý nhân sự gồm 7 người thực hiện chức năng kế hoạch hoá nguồn nhân lực, đề bạt, đào tạo, tuyển chọn, nâng lương, nâng bậc lao động, tiền lương thi đua khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện các chế độ chính sách, an ninh trật tự, bảo vệ tự vệ, hành chính quản trị, y tế, văn thư lưu trữ.

· Nhiệm vụ: Với chức năng quản lý nhân sự phòng có trách nhiệm cụ thể hoá nguồn nhân lực, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định, nghị định chính phủ, pháp luật nhà nước, nội quy, quy định công ty. Cụ thể các tiêu chuẩn đào tạo, tuyển chọn, nâng bậc nâng lương, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tiền lương, định mức lao động, bồi dưỡng độc hại, BHXH,BHLĐ,BHYT, hưu trí, thôi việc, TNLĐ,BNN. Tổ chức củng cố lực lượng bảo vệ tự vệ, quản lý nhà đất, trang bị hành chính, chăm sóc sức khoẻ người lao động. Thường trực thi đua khen thưởng, kỷ luật, an toàn lao động, nhật xét thực hiện công việc người lao động

· Phòng kế toán tài chính

· Chức năng: phòng kế toán hành chính với 4 nhân sự thực hiện quản lý tình hình tài chính công ty, quản lý vật tư, hàng hoá sản phẩm, quản lý tiền mặt tiền gửi, chứng từ sổ sách, hạch toán chi tiết, tổng hợp phân tích lỗ lãi. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình tài chính trước Hội đồng quản trị,Ban giám đốc.

· Nhiệm vụ: Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật nhà nước và của Công ty về tài chính kế toán. Lập và thực hiện kế hoạch tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán và hiệu quả tài chính của Công ty.
· Phòng kế hoạch - Thị trường:

· Chức năng: Phòng kế hoạch thị trường là phòng có số lượng nhân sự ít nhất trong các phòng ban công ty với 3 nhân sự phòng thực hiện chức năng nghiên cứu nhu cầu thị trường, tiếp cận công trình xây dựng chuẩn bị khởi công hoặc đang trong giai đoạn đấu thầu, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, giá cả thị trường, giao dịch tiếp thị, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ vận chuyển đến chân công trình. Đồng thời mở đại lý tại nhiều địa điểm nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm.

· Nhiệm vụ: Thường xuyên cử cán bộ khảo sát các công trình xây dựng cơ bản của các tỉnh, thành, nghành địa phương và tư nhân... Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu chất lượng, giá cả sản phẩm để thu hút khách hàng. Quảng bá thương hiệu khuyến mại sản phẩm theo từng thời điểm được HĐQT và Ban giám đốc công ty đồng ý, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.
· Phòng kỹ thuật sản xuất:

· Chức năng: Phòng kế hoạch sản xuất được đánh giá là phòng có khối lượng công việc lớn nhất với số lượng nhân sự 8 người có chức năng lập kế hoạch mua sắm vật tư, nhiên liệu, thiết bị, công cụ sản xuất, điều độ sản xuất hàng ngày tại tại các mỏ đá và tại các công trình. Lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các loại máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.

· Nhiệm vụ: Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất, ký xác nhận điều độ, định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu, công cụ sản xuất. Cung ứng vật tư kịp thời, đúng đủ phục vụ sản xuất, dự toán sửa chữa, hợp đồng sửa chữa đúng tiến độ, quản lý điện, hợp đồng sử dụng điện sản xuất. Quản lý hồ sơ, duy trì khám định kỳ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Quản lý kỹ thuật an toàn khai thác, báo cáo sử dụng nhiên liệu ngày tuần, tháng... đúng hạn định cho phép. Thanh toán, cấp phát vật tư nhiên liệu theo đúng quy định công ty.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
· Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty (thời điểm 30/11/06)
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần

 sở hữu
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Tổng công ty xi măng việt nam
	228 Lê Duẩn Hà Nội
	866.000
	55,33%


Tại thời điểm thành lập công ty cổ phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty là 8.760.000.000 đồng và giao cho Công ty Xi măng Vật liệu xây lắp Đà Nẵng quản lý phần vốn này, và Công ty Xi măng thạch cao Huế tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty trị giá tính theo mệnh giá là 3.900.000.000 đồng. Ngày 5/9/2005 HĐQT Tổng công ty xi măng Việt Nam đã có Quyết định số 1371 XMVN/HĐQT về việc chuyển vốn đầu tư dài hạn của các công ty cổ phần hoá tại các doanh nghiệp khác về Tổng công ty quản lý và Quyết định số 1330/QĐ-XMVN của HĐQT Tổng công ty ngày 24/8/2006 về việc điều chuyển vốn đầu tư dài hạn của Công ty XM VLXD XL Đà Nẵng về Tổng công ty quản lý . 

· Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ (thời điểm 19/06/2006)
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cP sh
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng c.ty xi măng việt nam
	228 Lê Duẩn Hà Nội
	1.266.000
	80,9%

	2
	Trần Quang Xuân
	242 Phan Châu Trinh, TP.ĐÀ Nẵng
	1.500
	0,10%

	3
	Ph​ương Văn Thành
	101/5 Hoàng Văn Thụ, TP.ĐÀ Nẵng
	3.000
	0,19%

	4
	Lê Hồng Minh
	33 Nguyễn Chí Thanh, TP.ĐÀ Nẵng
	3.000
	0,19%


Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát được thành lập vào ngày 27/07/2000 (ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu), theo quy định của điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành số cổ phần do cổ đông sáng lập đã được tự do chuyển nhượng.
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký (thời điểm 30/11/2006)
	STT
	Công ty mẹ
	Địa chỉ
	Số cổ phần

 sở hữu
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Tổng công ty xi măng việt nam
	228 Lê Duẩn, Hà Nội
	866.000
	55,33%


5. Hoạt động kinh doanh

Công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam đã có gần 30 năm hoạt động cung cấp các loại đá xây dựng được khách hàng tín nhiệm về chất lượng, sản phẩm đa dạng phục vụ tận tình chu đáo.

Sản phẩm được chế biến từ đá Granit có độ cứng từ (1200-1400)kg/Cm3 Với độ bền cỡ hạt cao được nghiền từ các máy nghiền hiện đại của Nga và Mỹ với công suất mỏ từ (150.000 đến 200.000) m3 đá/năm
Sản phẩm của Công ty đã góp phần xây dựng nên những toà nhà cao tầng, những công trình thế kỷ đó là: Khách sạn Quốc tế Bắc Mỹ An, Lãnh sự quán Nga, Đài tưởng niệm trên đường 2/9 TP Đà Nẵng, đường Nguyễn Văn Linh và gần đây là cầu Sông Hàn, Cầu Cẩm Lệ...

Hai Công trình thế kỷ của TP. Đà Nẵng được xây dựng bằng đá Hoà Phát:
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5.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm
a. Quy trình khai thác và sản xuất.

Quy trình khai thác và sản xuất sản phẩm

[image: image7.jpg]Da 4x6 va da cép phéi 3381 Hai san phdm
nay duoc s dung nhiéu trong viéc xay dung cau,

dudng hién nay.




· Bóc tầng phủ: Do điều kiện khoáng sản nằm trong lòng đất nên việc bóc đất đá phủ là việc cần phải làm trước khi đi vào khai thác khoáng sản có ích, trong khai thác tầng phủ và chuẩn bị khai trường là hai yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, kinh tế của mỏ.

· Khoan, đặt, nổ mìn: khoan nổ mìn và tạo tầng khai là hai việc chính khi tiến hành xong việc bóc phủ. Dựa vào tính năng của thiết bị hiện có của Công ty để đưa ra các thông số kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo phát huy tối đa năng lực thiết bị đem lại hiệu quả kinh tế. Sản phẩm của quá trình khoan, đặt, nổ mìn là đá nguyên liệu. Một phần đá nguyên liệu được xuất bán trực tiếp cho các đơn vị sản xuất khác, phần còn lại được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất đá thành phẩm. 

· Xúc bốc và vận tải: Sau khi hoàn thành công tác nổ mìn, công việc tiếp theo dùng máy đảo thuỷ lực gầu nghịch xúc đá nguyên liệu (đá hộc sau khi đã nổ mìn có kích xì từ 600 cm3) lên ôtô tự đổ vận chuyển về hệ thống nghiền sàng.

· Nghiền sàng: Chất lượng của đá nguyên liệu để cung cấp cho từng máy nghiền được phân loại tại tầng khai thác, nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm chế biến ra.
Sản phẩm cung cấp của Công ty được chia thành hai nhóm đó là: đá nguyên liệu và đá dăm các loại.

Đá nguyên liệu: Ngay sau khi khai thác tại mỏ, một phần bán thành phẩm của Công ty được xuất bán dưới dạng đá nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất đá xây dựng trên địa bàn. Hiện nay, do năng lực sản xuất còn hạn chế, do nguồn nguyên liệu khai thác được là khá lớn nên sản lượng tiêu thụ đá nguyên liệu thường chiếm khoảng trên 50% sản lượng đá khai thác của công ty.

Đá dăm các loại: Đá nguyên liệu qua công đoạn nghiền sàng để sản xuất sản phẩm đá dăm các loại. Các sản phẩm đá dăm của Công ty bao gồm: đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá cấp phối và sản phẩm bột đá, các sản phẩm đá dăm của Công ty được cung cấp trực tiếp đến phần lớn các công trình xây dựng tại thành phố Đà Nẵng và một phần các công trình tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.
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b. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ qua các năm:
Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã có 25 năm kinh nghiệm trong hoạt động khai thác và cung cấp đá xây dựng các loại, các sản phẩm đá xây dựng của Công ty được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và tinh thần phục vụ tận tình chu đáo.
Sản phẩm của Công ty được chế biến từ đá Granit có độ cứng từ 1200-1400 kg/cm3 với độ đồng đều cỡ hạt cao được nghiền từ các máy nghiền hiện đại của Nga và Mỹ với công suất mỏ từ 150.000-200.000 m3 đá/ năm, cho đến nay sản phẩm của Công ty đã được sử dụng trong các công trình nhà cao tầng và các công trình lớn của thành phố Đà Nẵng như Khách sạn Quốc tế Bắc Mỹ An, Lãnh sự quán Nga, Đài tưởng niệm trên đường 2/9, đường Nguyễn Văn Linh và gần đây là cầu sông Hàn, cầu Cẩm Lệ, Bể tắm... Cụ thể sản lượng đá qua các năm của Công ty như sau:

	 Nhóm sản phẩm 
	 Đơn vị tính 
	 Năm 2003 
	 Năm 2004 
	 Năm 2005 

	
	
	 S. l­​îng 
	 Tỷ trọng 
	S. l​­îng 
	Tỷ trọng 
	S. l­​îng 
	Tỷ trọng 

	Đá nguyên liệu 
	m3
	  169.277 
	58,04%
	 194.653 
	53,81%
	190.000 
	58,53%

	Đá dăm các loại 
	m3
	  122.382 
	41,96%
	167.077 
	46,19%
	134.636 
	41,47%


Nguồn:Đá xây dựng Hoà Phát
5.2. Kế hoạch kinh doanh của công ty

Tại Nghị quyết Đại Hội cổ đông năm 2005, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của trong giai đoan từ 2006-2010. Trong đó, mức Lợi nhuân trước thuế năm 2006 đạt mức 2,5 tỷ đồng, sản lượng đá nguyên liệu đạt 195.000 m3 , trong các năm tiếp theo từ năm 2007-2010 mức tăng trưởng được duy trì từ mức 3% đến 5% mỗi năm. 

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới, Ban lãnh đạo công  ty xác định những nhiệm vụ cơ bản sau:

· Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập các tổ chức kinh tế, thương mại của thế giới. Do đó, Công ty nhận định việc mở rộng, tìm kiếm thị trường mới là điều hết sức cần thiết. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là duy trì thị phần tại khu vực các tỉnh miền trung và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh đồng thời tăng năng suất, đa dạng hoá sản phẩm và đem lại hiệu quả cao cho công ty. 

· Huy động vốn của toàn xã hội và của các cổ đông nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện để người lao động, người có cổ phần trong công ty và những người góp vốn được làm chủ thực sự doanh nghiệp. Thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy Công ty làm ăn có hiệu quả cao, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao lợi tức cho cổ đông, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

· Phát triển nội lực, coi trọng hợp tác với các đối tác dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và sức mạnh của Công ty.

· Dự kiến năm 2007 Công ty sẽ thay thế 2 dây chuyền CMD 186 187 và CMD 26 27B bằng 01 máy nghiền PDSU 200 của Nga công suất tương đương máy nghiền ALLTIS nâng công suất mỏ lên 300.000m3/năm

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của công ty trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng/2006
	% tăng (giảm)
2005/2004

	1
	Tổng giá trị tài sản
	21.987.101.693
	22.850.312.604
	22.581.881.501
	3,93%

	2
	Doanh thu thuần
	16.058.802.178
	12.372.361.110
	8.866.289.187
	-22,96%

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	2.662.239.082
	2.619.500.180
	891.655.360
	-1,61%

	4
	Lợi nhuận khác
	102.782.142
	74.793.636
	47.409.090
	-27,23%

	5
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	2.765.021.224
	2.694.293.816
	939.064.450
	-2,56%

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	2.488.519.102
	2.424.864.434
	751.251.569*
	-2,56%

	7
	Tỷ lệ LN trả cổ tức
	75,94%
	77,53%
	-
	2,09%

	8
	Tỷ lệ cổ tức
	12%
	12%
	-
	0,00%


          Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005

Trong điều kiện khó khăn chung của thị trường vật liệu xây dựng, dưới áp lực cạnh tranh mạnh mẽ về giá của các nhà cung cấp trên địa bàn, doanh thu của Công ty đã có sự giảm sút mạnh mẽ. Tuy nhiên với tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết sản xuất Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí nhờ đó mức lợi nhuận của công ty sụt giảm không đáng kể so với năm 2004.
* 9 tháng năm 2006, Công ty tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty trong năm báo cáo

Thuận lợi:
· Thương hiệu Đá xây dựng Hoà Phát vẫn có uy tín cao trên thị trường nhờ chất lượng tốt và ổn định.

· Cho đến hết năm 2005, Công ty đã thực hiện xong công tác đầu tư thiết bị tiên tiến, đồng bộ qua đó cho phép Công ty gia tăng sản lượng đá thành phẩm và chủ động trong hoạt động sản xuất.

· Cuối năm 2003, Công ty đã thực hiện xong việc bóc lớp đất đá tầng phủ cho phép Công ty đẩy mạnh hoạt động khai thác đá nguyên liệu trong giai đoạn tới.

· Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Ban lãnh đạo Công ty và người lao động đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng.

· Công ty luôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đà Nẵng, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

· Tập thể lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên, cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, kiên trì thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Khó khăn:
· Trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 30 mỏ đá đang được khai thác với giá trị sản lượng khai thác khoảng 4 triệu m3 đá cung cấp cho Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ chưa phát triển mạnh, đặc biệt là trong vài năm gần đây hoạt động xây dựng cơ bản trên đại bàn có những dấu hiệu chững lại, chính vì những lý do đó việc cạnh tranh về giá là rất gay gắt, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty.
· Các phương tiện vận chuyển đá trong mỏ sử dụng trên 20 năm thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục vụ khách hàng.
· Với việc tham gia ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân và các hiện trường khai thác ngày càng bị thu hẹp đã làm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng mở rộng quy mô khai thác và tăng sản lượng của Công ty.
· Do mỏ đã hoạt động gần 30 năm nên sức khoẻ người lao động bị giải sút không còn khả năng lao động tới 30% do bệnh nghề nghiệp, tại nạn lao động, bệnh lý. Do làm nặng như dập, bốc đá đây là gánh nặng cho việc bố trí việc làm phù hợp cho người lao động và cũng là khó khăn cho người sử dụng lao động cho năm nay và những năm  tiếp theo.

· Giá vật tư chủ yếu cho sản xuất tăng như: điện, xăng dầu, vật liệu nổ... làm tăng giá đầu vào nhưng giá bán lại có xu hướng giảm, nên khó khăn thực hiện được mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

Để thấy được rõ hơn những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, ta phân tích một số yếu tố chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6.2.1. Nguyên vật liệu
a. Nguồn nguyên vật liệu:

Thế mạnh nổi bật của Công ty là có nguồn nguyên liệu dồi dào, có trữ lượng lớn với chất lượng tốt và ổn định. Hiện nay các mỏ đá Công ty được phép khai thác là các mỏ đá tại xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng các mỏ đá ở đây nổi tiếng với về chất lượng.
Ngoài nguyên liệu chính được Công ty trực tiếp khai thác thì các nguyên liệu đầu vào khác để sản xuất bao gồm vật liệu tiêu hao, xăng dầu, chất đốt và chất nổ phục vụ cho quá trình khai thác và sản xuất của Công ty. Đối với các nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, chất đốt, chất nổ.... được cung cấp rất đa dạng bởi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Đối với các vật liệu tiêu hao là phụ tùng thay thế trong quá trình sản xuất đá thành phẩm mặc dù đã được sản xuất trong nước nhưng do chất lượng không ổn định nên hiện nay đối với các phụ tùng thay thế này Công ty vẫn sử dụng các sản phẩm được nhập khẩu. Danh sách một số các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty như sau:
	STT
	Tên nhà cung cấp
	Mặt hàng cung cấp

	1
	Công ty CP Thương mại và Vật tư Petrolimex
	Dầu DIEZN

	2
	Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc Phòng
	Thuốc nổ các loại


b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu:

Như đã đề cập ở trên, nguồn nguyên liệu chính của Công ty có trữ lượng lớn, chất lượng cao, đảm bảo nhu cầu sản xuất ổn định và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. 
Các nguyên liệu đầu vào còn lại nhìn chung khả năng cung cấp trên thị trường là rất tốt, Công ty hoàn toàn có thể chủ động cho quá trình sản xuất của mình.
c. ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận:

Trong cơ cấu giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu và là nhân tố quyết định tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Những biến động về giá nguyên vật liệu sẽ có ảnh hưởng nhất định tới giá thành sản phẩm cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Như đã đề cập ở trên, nguyên liệu đầu vào chủ yếu của Công ty là tự khai thác. Ngoài ra các nguyên liệu khác bao gồm dầu DIEZN và chất nổ phục vụ cho quá trình khai thác và sản xuất. Những biến động của giá cả các nguyên liệu đầu vào là có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
6.2.2. Chi phí sản xuất

Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng hệ thống định mức sản xuất sản phẩm cho toàn Công ty như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện phòng hộ .v.v...  Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý và sử dụng vật tư, vật liệu hợp lý để giảm chi phí và tăng hiệu quả trong kinh doanh. 

Là doanh nghiệp sản xuất nên chi phí vật tư, nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty. Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau:

	 Khoản mục 
	Năm 2004
	 Năm 2005 
	9 tháng Năm 2006 

	
	 Giá trị 

(1000đ)
	 %/doanh thu 
	 Giá trị 
(1000đ)
	 %/doanh thu 
	 Giá trị (1000đ)
	 %/doanh thu 

	Giá vốn hàng bán 
	12.158.680
	75,71%
	 9.106.453 
	73,60%
	7.233.773 
	81,59%

	Chi phí bán hàng 
	232.714
	1,45%
	    368.236
	2,98%
	332.303 
	3,75%

	Chi phí quản lý DN 
	1.354.267
	8,43%
	1.133.181 
	9,16%
	  793.303 
	8,95%

	Tổng cộng
	13.745.661
	85,59%
	10.607.870
	85,74%
	8.359.379
	94,29%


Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004, 2005, báo cáo quyết toán 9 tháng năm 2006
6.2.3. Trình độ công nghệ

[image: image12.jpg]


Kể từ năm 2000 sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực đầu tư các công nghệ máy móc hiện đại nhằm phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Hiện nay Công ty đang vận hành các tổ hợp nghiền sàng lớn và hiện đại nhất miền trung điển hình là tổ hợp nghiền sàng CMD 186-18726-27B với công suất 50.000-70.000 m3 đá/năm đạt tiêu chuẩn Việt Nam 1989; tổ hợp nghiền sàng ALLIS của Mỹ có công suất 200 tấn/ giờ.

6.2.4. Hoạt động Marketing

Do hạn chế về quy mô và nhân lực nên hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu của công ty chưa được tổ chức một cách thường xuyên và hiệu quả. Mặc dù đang chịu sự cạnh tranh rất mạnh mẽ nhưng hiện hoạt động marketing của đơn vị chưa có dấu hiệu chuyển biến, bộ phận marketing thuộc phòng KHTT chưa có đủ về nhân lực. Trong thời gian tới, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty dự kiến sẽ phải củng cố hơn nữa các hoạt động quảng bá thương hiệu kết hợp chế độ khuyến mãi thích hợp.
6.2.5. Tình hình lao động tại Công ty
Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 30/06/2006 là 103 người, có cơ cấu như sau:

· Ban Giám đốc 02 người(Giám đốc và phó giám đốc)

· Phòng kế toán 4 người

· Phòng kỹ thuật sản xuất 8 người

· Phòng kế hoạch thị trường 03 người

· Phòng quản lý nhân sự 07 người

· Tổ bảo vệ 12 người

· Đội khai thác 33 người

· Đội chế biến đá 34 người
Bảng phân loại lao động 

	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ

	I. Phân theo trình độ
	
	

	1. Trình độ đại học trở lên
	11
	10,68%

	2. Trình độ cao đẳng, trung cấp
	13
	12,62%

	3. Công nhân kỹ thuật
	60
	58,25%

	4. Lao động khác
	29
	18,45%

	II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động
	
	

	1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	38
	36,89%

	2. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn     
	65
	63,11%


Tiền lương bình quân của người lao động năm 2005:        1.579.948 đồng/người/tháng Trong đó: 

+ Mức lương cao nhất năm 2005:


3.349.055 ®ång/ng­êi/th¸ng

+ Mức lương thấp nhất năm 2005:


828.774    ®ång/ng­êi/th¸ng
Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty ở mức trung bình khá với các doanh nghiệp trong cùng ngành cũng như các doanh nghiệp trong cùng địa phương. 
6.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

	Chỉ số
	Năm 2004
	Năm 2005
	9 tháng

Năm 2006

	1. Chỉ số về khả năng thanh toán
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn 
	3,25
	5,68
	4,39

	- Hệ số thanh toán nhanh 
	2,8
	4,9
	3,86

	2. Chỉ số về cơ cấu vốn
	
	
	

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,18
	0,12
	0,15

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,21
	0,13
	0,17

	3. Chỉ số về năng lực hoạt động
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho 
	8,23
	5,25
	3,90

	- Doanh thu thuần/ tổng tài sản
	0,73
	0,54
	0,39

	4. Chỉ số về khả năng sinh lời
	
	
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	15,50%
	19,60%
	8,47%

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	13,90%
	12,04%
	3,94%

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	11,32%
	10,61%
	3,33%

	- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	16,58%
	21,17%
	10,06%

	- EPS *
	       1.580 
	       1.548 
	480


* Số lượng cổ phiếu lưu hành để tính EPS là số lượng cổ phiếu thực lưu hành và được tính theo công thức:

	Số lượng cổ phiếu thực lưu hành
	=
	Số cổ phiếu đã phát hành
	-
	Số lượng cổ phiếu ngân quỹ


Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong giai đoạn 2004 đến 9 tháng đầu năm 2006 cho ta thấy: 

Hệ số thanh toán của công ty được duy trì ở mức khá cao. Nguyên nhân là trong giai đoạn này công ty số dư các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được duy trì ở mức khá cao, trong khi đó do đặc trưng hoạt động của công ty nên các khoản công nợ phải trả lại khá thấp điều này giải thích các chỉ số thanh toán của công ty là khá cao, đồng thời các chỉ số đòn bẩy tài chính là khá thấp.
Vòng quay hành tồn kho trong năm 2005 đã giảm sút đáng kể so với năm 2004. Nguyên nhân là trong năm 2005 do điều kiện thị trường không thuận lợi đã dẫn đến sản lượng tiêu thụ của công ty giảm sút đã làm cho giá vốn hàng bán giảm từ hơn 12 tỷ trong năm 2004 xuống còn 9 tỷ trong năm 2005, đồng thời lượng hành tồn kho gia tăng từ mức 1,4 tỷ trong năm 2004 lên 2 tỷ trong năm 2005.
Mặc dù chỉ số hoạt động của Công ty trong giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 9 năm 2006 có xu hướng giảm sút, các chỉ số hiệu quả hoạt động của công ty đều được duy trì đặc biệt các tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu tăng trong giai đoạn này cho thấy nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong việc kiểm soát chi phí kinh doanh.
7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

7.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị


Ông 
Nguyễn Duy Diễn


Chủ tịch

           Ông
Phương Văn Thành


Phó chủ tịch, Giám đốc công ty
Ông     Lê Hồng Minh
Uỷ viên, phó Giám đốc Công ty


Bà 
Hoàng Thị Khuyền


Uỷ viên, Kế toán trưởng

Bà      Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Uỷ viên, Kế toán trưởng Cty XM VLXD Xây lắp Đà Nẵng
Ban Giám đốc


Ông
Phương Văn Thành


Giám đốc


Ông
Lê Hồng Minh


Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát


Ông
Phan Văn Thuận


Trưởng Ban Kiểm soát


Ông 
Ngô Văn Phong


Thành Viên


Ông
Trần Hạnh Vinh


Thành Viên


7.2. Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

1)
Họ và tên:
Nguyễn duy diễn
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
02/01/1961

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
55/4 Duy Tân, TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511- 872.537

· Trình độ văn hoá:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Năm 1983: Tốt nghiệp đại học Bách khoa Đà Nẵng 

· Từ Năm 1983 đến nay:
Công tác tại Công ty Xi măng VLXD Xây Lắp    Đà Nẵng.
· Chức vụ công tác hiện nay:
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đá Hoà Phát.

· Số cổ phần nắm giữ:
577.200 cổ phần

Trong đó:
+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
576.000 cổ phần chiếm 36,88%


+ Sở hữu cá nhân:


1200  cổ phần chiếm 0,08%
· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

2)
Họ và tên:
Phương Văn Thành
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
09/12/1955

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
Tổ 7 Phường Hoà Cường Bắc TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511- 683.031 

· Trình độ văn hoá:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư khai thác mỏ

· Quá trình công tác:

· Cuối năm 1979
Tốt nghiệp Đại học

· Tháng 06/1980 đến nay:
Công tác tại Công ty Cổ phần đá Hoà Phát

· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty

· Số cổ phần nắm giữ:
206.740 cổ phần 
Trong đó:
+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
200.000 cổ phần chiếm 12,78%


+ Sở hữu cá nhân:


 6.740
cổ phần chiếm 0,43%
· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

3)
Họ và tên:
Lê Hồng Minh
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
08/11/1959

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
33 Nguyễn Chí Thanh - TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0903 511578

· Trình độ văn hoá:

10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí chế tạo

· Quá trình công tác:

· 1981 - 1985
đi Bộ đội

· 08/1985 - 12/1989
Phòng kỹ thuật công ty XM VLXD XL Đà Nẵng

· 08/1993 - nay
Phó giám đốc xí nghiệp đá Hoà Phát nay là Công ty Cổ phần Đá Hoà Phát

· Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Giám đốc Công ty, Uỷ viên HĐQT

· Số cổ phần nắm giữ:

6.510 cổ phần chiếm 0,42%
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
0 cổ phần




+ Sở hữu cá nhân:


 6.510 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

4)
Họ và tên:
hoàng Thị Khuyền
· Giới tính:


Nữ



· Ngày tháng năm sinh:
10/10/1963

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
K98/11 Châu Thượng Văn - TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511 683 647 

· Trình độ văn hoá:

10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· 06/1981 - 05/1996
Công tác tại Công ty XM VLXD xây lắp Đà Nẵng

· 06/1996 - Nay
Công tác tại công Công ty Cổ phần đá XD Hoà Phát

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty

· Số cổ phần nắm giữ:

197.330 cổ phần

Trong đó:
+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
190.000 cổ phần chiếm 12,14%


+ Sở hữu cá nhân:


 7.330
cổ phần chiếm 0,47%
· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

5)
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
· Giới tính:


Nữ



· Ngày tháng năm sinh:
15/07/1961

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
12 Châu Thượng Văn - TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511 562 304 

· Trình độ văn hoá:

10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· 06/1984 - 09/2003
Công tác tại Công ty XMVLXD Xây lắp Đà Nẵng.

· 09/2003 - Nay
Kế toán trưởng Công ty XM VLXD XL Đà Nẵng 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty XM VLXD Xây lắp Đà Nẵng 

· Số cổ phần nắm giữ:

301.200 cổ phần

Trong đó:
+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
300.000 cổ phần chiếm 19,17%


+ Sở hữu cá nhân:


1.200 cổ phần chiếm 0,08%
· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

6)
Họ và tên:
Phan Văn Thuận
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
06/05/1965

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
16 Trần Bình Trọng TP Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0913 491 803

· Trình độ văn hoá:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Trước năm 1990
Học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM

· 1990 - Nay
Công tác tại phòng kế toán công ty XM VLXD Xây lắp Đà Nẵng

· Chức vụ công tác hiện nay:
Trưởng ban kiểm soát, Phó phòng kế toán Công ty XM VLXD Xây lắp Đà Nẵng

· Số cổ phần nắm giữ:

1.200 cổ phần chiếm 0,08%
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
0 
cổ phần




+ Sở hữu cá nhân:


1.200 
cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

7)
Họ và tên:
NGÔ Văn Phong
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
10/10/1959

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
Tổ 29 Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511 683 328 

· Trình độ văn hoá:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí động lực, Cử nhân QTKD

· Quá trình công tác:

· 09/1977 - Nay 
Công tác tại Công ty CP Đá Xây dựng Hoà Phát

· Chức vụ công tác hiện nay:
Thành viên ban kiểm soát, TP Kỹ thuật SX

· Số cổ phần nắm giữ:

3.000 cổ phần chiếm 0,19%
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
0      cổ phần




+ Sở hữu cá nhân:


 3.000 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

8)
Họ và tên:
Trần hạnh vinh
· Giới tính:


Nam



· Ngày tháng năm sinh:
20/06/1966

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Địa chỉ thường trú:
Tổ 14 Trung Nghĩa, Hoà Minh, Liên Triểu, TP Đà Nẵng 

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
0511 683 328 

· Trình độ văn hoá:

12/12

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư khai thác mỏ

· Quá trình công tác:

· Năm 1995 - Nay  Công ty CP Đá Xây dựng Hoà Phát

· Chức vụ công tác hiện nay:
Thành viên ban kiểm soát, Đội trưởng đội khai thác đá của Công ty CP đá xây dựng Hoà Phát

· Số cổ phần nắm giữ:

800 cổ phần chiếm 0,05%
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu Nhà nước:
0      cổ phần




+ Sở hữu cá nhân:


 800 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
không có

8. Giá trị TSCĐ theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/09/2006:

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	    3.325.249.238 
	   1.979.712.112 
	 1.345.537.126 
	40,46%

	2
	Máy móc thiết bị
	  21.323.919.025 
	 15.872.481.390 
	 5.451.437.635 
	25,56%

	3
	Phư​ơng tiện vận tải
	    2.560.657.100 
	   1.501.789.334 
	1.058.867.766 
	41,35%

	4
	Thiết bị văn phòng
	         66.695.338 
	        59.237.700 
	      7.457.638 
	11,18%

	5
	Khác
	           1.786.720 
	          1.786.720 
	-
	-

	 
	Tổng cộng
	  27.278.307.421 
	 19.415.007.256
	 7.863.300.165
	


Danh sách tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 30/09/2006
Đơn vị: đồng

	STT
	Tên TSCĐ
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	% Còn lại

	I. 
	Nhà cửa vật kiến trúc
	3.325.249.238 
	1.345.537.126
	

	1 
	Nhà làm việc 2 tầng
	224.762.284 
	-
	0,00%

	2 
	Móng máy, tường chắn, máng chảy liệu
	268.298.798 
	93.810.087
	34,96%

	3 
	Nhà trạm biến thế
	7.281.631 
	2.492.428
	34,23%

	4 
	Mương thoát nước
	23.853.707 
	13.165.248
	55,19%

	5 
	Tuyến đường dây trung kế
	40.378.289 
	13.328.795
	33,01%

	6 
	Lắp đặt điện động lực
	14.659.241 
	1.475.403
	10,06%

	7 
	Điện chiếu sáng tiếp địa
	228.288.619 
	88.422.910
	38,73%

	8 
	Đường từ chạm đập đến+
	2.442.609.511 
	1.132.842.255
	46,38%

	9 
	Kho chứa vật liệu nổ số 1
	6.510.000 
	-
	0,00%

	10 
	Kho chứa vật liệu nổ số 1
	6.510.000 
	-
	0,00%

	11 
	Tường rào khu hành chinch
	5.400.000 
	-
	0,00%

	12 
	Tường chắn
	56.697.158 
	-
	0,00%

	II
	Máy móc thiết bị
	21.323.919.025 
	5.451.437.635
	

	1 
	Tổ hợp nghiền sàng 26-27
	828.547.200 
	-
	0,00%

	2 
	Tổ hợp nghiền sàng 186-187
	828.546.480 
	-
	0,00%

	3 
	Hệ thống tự bù hạ thế
	44.380.000 
	-
	0,00%

	4 
	Băng truyền B650 dài 22m
	58.746.108 
	5.858.330
	9,97%

	5 
	Thùng trữ liệu 10m3
	34.437.374 
	3.434.193
	9,97%

	6 
	Thiết bị nghiền sàng ALLTIS
	9.264.319.511 
	753.745.360
	8,14%

	7 
	Máy khoan ALT SCOPCO
	1.251.241.434 
	-
	0,00%

	8 
	Máy nén khí ATL SCOPCO
	700.130.516 
	-
	0,00%

	9 
	Máy khoan rốc 601
	88.333.334 
	-
	0,00%

	10 
	Máy nén khí DENYO 750/21m3
	193.333.333 
	61.133.333
	31,62%

	11 
	Băng truyền
	96.000.000 
	-
	0,00%

	12 
	Máy ủi DZ 171
	471.428.571 
	184.937.297
	39,23%

	13 
	Máy xúc lật bánh lốp 1,26
	1.176.000.000 
	375.348.869
	31,92%

	14 
	Máy đào bánh xích 325B
	1.797.635.104 
	633.431.070
	35,24%

	15 
	Máy đào bánh xích Solar 290 CL-V
	1.508.603.860 
	785.089.764
	52,04%

	16 
	Búa phá đá thuỷ lực
	723.292.200 
	535.659.419
	74,06%

	17 
	Máy nén khí 45037
	34.944.000 
	-
	0,00%

	18 
	Máy đào bánh xích KOBECO
	2.224.000.000
	2.112.800.000
	95,00%

	III
	Phương tiện vận tải
	2.560.657.100 
	1.058.867.766
	

	1 
	Xe Kamaz 43K 32 – 60
	118.776.000 
	-
	0,00%

	2 
	Xe Kamaz 43K 31 – 26
	118.776.000 
	-
	0,00%

	3 
	Xe Kamaz 43K 62 – 24
	379.282.222 
	51.381.712 
	

	4 
	Xe Kamaz 43K 62 – 23
	379.282.222 
	51.381.712 
	

	5 
	Xe Kamaz 43K 62 – 30
	379.282.222 
	51.381.712 
	0,00%

	6 
	Xe Kamaz 43K 56 – 90
	452.384.905 
	407.146.414 
	16,91%

	7 
	Xe Kamaz 43K 56 – 84
	452.384.905
	407.146.414 
	

	8 
	Xe tozota
	280.488.624 
	90429802
	16,91%

	IV
	Dụng cụ quản lý
	66.695.338 
	7.455.638
	

	1
	Máy vi tính compaq
	13.524.836 
	-
	0,00%

	2
	Máy vi tính ĐNA
	11.610.670 
	2.664.743 
	22,95%

	3
	Máy vi tính ĐNA
	11.303.468 
	1.076.304 
	9,52%

	4
	Máy photocopy
	30.256.364 
	3.714.591 
	12,28%

	V
	TSCĐ khác (nguồn vốn phúc lợi)
	1.786.720
	-
	

	1
	Nhà thường trực
	1.786.720
	-
	0,00%

	
	Tổng cộng
	25.193.083.421
	 7.863.300.165 
	


Nguồn : Đá xây dựng Hoà Phát
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	
	1.000đ
	% tăng giảm
	1.000đ
	% tăng giảm
	1.000đ
	% tăng giảm

	1
	Vốn điều lệ
	15.652.500
	0%
	15.652.500
	0%
	15.652.500
	0%

	2
	Doanh thu thuần
	14.478.924
	17,03%
	14.913.292
	3,00%
	15.509.823
	4,00%

	3
	LN tõ H§KD
	1.983.630
	-24,27%
	2.082.812
	5,00%
	2.145.296
	3,00%

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	2.573.630
	-4,48%
	2.650.839
	3,00%
	2.743.618
	3,50%

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	2.316.267
	-4,48%
	2.385.755
	3,00%
	2.469.256
	3,50%

	6
	LNST/Doanh thu
	16,00%
	-18,36%
	16,00%
	0,00%
	15,92%
	-0,48%

	7
	LNST/Vốn cổ phần
	14,80%
	-4,39%
	15,24%
	3,00%
	15,78%
	3,50%

	8
	Tỷ lệ cổ tức
	12%
	0%
	12%
	0%
	12%
	0%


Nguồn: Đá xây dựng Hoà Phát
Các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2006 giảm đáng kể so với năm 2005 nguyên nhân là do trong giai đoạn này, dưới áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, giá cả đá nguyên liệu cũng như sản phẩm đá xây dựng của Công ty giảm mạnh, do vậy mặc dù doanh thu năm 2006 có tăng trưởng so với năm 2005 nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận của năm này vẫn giảm so với năm 2005.
10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
10.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích rõ vị thế của Công ty trong ngành, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đang gặp phải, Công ty đã đề ra kế hoạch phát triển với định hướng phát huy tối đa những thế mạnh hiện có, khắc phục các điểm yếu hiện tại nắm bắt những cơ hội đặt ra, đảm bảo đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.

Điểm mạnh:

· Có bề dầy hoạt động 25 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đá xây dựng.

· Nguồn nguyên liệu chính là đá granít có trữ lượng lớn, nằm cách trung tâm thành phố 12km thuận tiện cho việc khai thác vận chuyển phục vụ cho các công trình.

· Sản phẩm đã có uy tín lâu năm trên thị trường, thương hiệu Đá xây dựng Hoà Phát đã được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận và tin cậy.

· Thiết bị dây chuyền sản xuất đạt mức tiên tiến của khu vực, được đầu tư thích hợp, tiết kiệm và hiệu quả; hệ thống sản phẩm phong phú, đa dạng với chất lượng cao và giá cả hợp lý.   

· Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, năng động; đội ngũ công nhân lành nghề, gắn bó với Công ty.

Điểm yếu:

· Hoạt động makerting còn yếu, phương tiện vận tải chưa ổn định, Chi phí quản lý còn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí.

· Thị trường đầu ra của công ty còn nhỏ bé bị thu hẹp trong địa bàn thành phố, khả năng mở rộng kinh doanh bán sản phẩm trên cả nước là rất hạn chế không đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Cơ hội:

· Nhu cầu tiêu dùng đá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền trung đặc biệt là từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam vẫn ở mức cao. 
· Thương hiệu Đá xây dựng Hoà Phát đã được nhiều khách hàng tin dùng nhờ chất lượng tốt và ổn định.

Nguy cơ:

· Sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong cùng nghành sản xuất đá xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, đã có rất nhiều tổ chức cũng như tư nhân tham gia khai thác đá xây dựng dẫn đến nguy cơ phải chia sẻ thị trường, sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng từ các công ty này là rất lớn.
· Việc trốn thuế, gian lận trong kinh doanh chưa được ngăn chặn triệt để có thể tạo sự cạnh tranh không lành mạnh.

Như đã đề cập ở trên, do đặc thù sản phẩm nên thị trường tiêu thụ của Công ty chủ yếu là các tỉnh miền trung đặc biệt là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. 

Có thể nói trữ lượng đá xây dựng tại các tỉnh miền trung cũng như của Đà Nẵng là rất lớn, trong thời gian qua tốc độ phát triển kinh tế của khu vực này luôn đạt khá, cùng theo đó nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng cơ sở của khu vực và của thành phố Đà Nẵng là rất lớn, đặc biệt là trong những năm tới khi Việt Nam gia nhập WTO đồng thời Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành một trong số trung tâm kinh tế lớn mạnh không chỉ của khu vực các tỉnh miền trung mà của toàn quốc.

Cùng với việc phát triển kinh tế của Đà Nẵng và khu vực cũng như nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của khu vực này trong những năm tới là rất lớn, trong điều kiện đó khả năng mở rộng và phát triển của hoạt động khai thác và sản xuất đá xây dựng là đầy hứa hẹn trong những năm tới

10.2. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết

	STT
	Tên khách hàng
	Khối lư​ợng
	Giá trị

	1
	Công ty xây dựng cấp thoát n​ước Quảng Nam
	                  1.926 
	           202.640.000 

	2
	Tổng đội XD số 2 - Thanh niên xung phong
	                  5.000 
	           350.000.000 

	3
	Công ty Cầu 14
	                  5.000 
	           700.000.000 

	4
	Công ty đ​ường bộ 471
	                22.000 
	        2.104.000.000 

	5
	Công ty TB và XL - Tổng Cty XD Bạch Đằng
	                15.000 
	        2.295.000.000 

	6
	Công ty XDCT 545
	                10.000 
	           730.000.000 

	7
	Công ty TNHH xây lắp và KD VLXD Nhật Quang
	                10.000 
	           800.000.000 

	8
	Công ty TNHH TM và DV Phư​ớc Nghĩa
	                  5.000 
	           350.000.000 

	9
	Doanh nghiệp t​ư nhân Ph​ước Long
	                  8.000 
	        1.000.000.000 

	10
	Công ty 532 - Bộ quốc phòng
	                  4.000 
	           422.000.000 

	11
	DNTN Hải Yõn
	                15.000 
	           975.000.000 

	 
	Tổng cộng
	 
	        9.928.640.000 


11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Kết quả cho thấy, Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát là tổ chức kinh tế có bề hơn 25 năm xây dựng và phát triển, hiện Công ty đã xây dựng được đội ngũ CBCNV dày dặn kinh nghiệm, có trình độ và tâm huyết với nghề, đảm bảo phát huy tối đa vật lực - trí lực, đưa Công ty phát triển ngày một vững mạnh. Thêm vào đó hiện Công ty đang được phép khai thác mỏ đá tại khu vực xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng, đây là những mỏ đá có chất lượng cao và trữ lượng dồi dào đảm bảo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Thống kê sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty Đá xây dựng Hoà Phát trong mấy năm gần đây cho thấy sự ổn định trong việc tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm đá xây dựng của Công ty  có uy tín cao, được người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi và được sử dụng cho nhiều công trình lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với tốc độ phát triển của khu vực miền trung được dự báo duy trì ở mức từ 7% - 8%/năm trong thời gian tới, nhu cầu đá xây dựng cho công cuộc xây dựng cơ bản là rất lớn. Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 3 năm 2006 - 2008 là có tính khả thi và Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm.

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, việc khai thác các mỏ đá tại thành phố Đà Nẵng hiện phải tuân thủ theo những quy định khá chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, theo đó việc cấp phép khai thác được xem xét và gia hạn sau mỗi 3 năm do đó sẽ có những ảnh hướng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có
14. Một số giải trình của Ban lãnh đạo Công ty về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.
Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty xin có một số giải trình liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
14.1.
Chênh lệch khoản Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2005 (theo báo cáo kiểm toán năm 2005) và thời điểm 01/01/2006 (theo báo cáo quyết toán tài chính tháng 9 năm 2006).
- Tại thời điểm 31/12/2005: 

2.631.997.789 đồng

- Tại thời điểm 01/01/2006:

2.456.407.143 đồng 

- Chênh lệch:



   175.590.646 đồng

Nguyên nhân là do tại báo cáo quyết toán 9 tháng năm 2006, Công ty đã phân loại lại các khoản nợ ngắn hạn trong đó Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được phân loại thành nợ dài hạn, do vậy nợ ngắn hạn tại tại thời điểm 01/01/2006 giảm so với thời điểm 31/12/2005 là 175.590.646 đồng. Đồng thời nợ dài hạn tại thời điểm 01/01/2006 tăng so với thời điểm 31/12/2005 là 175.590.646 đồng.
14.2. Chi phí bóc đất tâng phủ phát sinh trước khi thành lập công ty vẫn được phản ánh tại khoản mục “tài sản cố định hữu hình” tại ngày 31/12/2004 công ty xin được giải trình như sau:

Tại thời điểm 31/12/2004, tổng chi phí bóc đất tầng phủ phát sinh từ trước khi thành lập công ty được ghi nhận là 1.098.495.375 đồng, được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình và đến thời điểm 31/12/2004 đã trích khấu hao là 601.722.867 đồng và giá trị còn lại là 496.772.508 đồng. 

Thực hiện các chuẩn mực kế toán về tài sản cố định, trong năm 2005 công ty đã tiến hành phân loại lại khoản mục tài sản cố định này và tiến hành ghi giảm nguyên giá, giá trị hao mòn của tài sản điều chuyển giá trị còn lại của tài sản cố định này sang chi phí trả trước dài hạn. Việc điều chuyển này được khẳng định là phù hợp hơn bản chất kế toán của chi phí bóc đất tầng phủ (mục 3.4 thuyết minh báo cáo tài chính năm 2005)

14.3. Phân bổ chi phí trả trước dài hạn: theo ý kiến của kiểm toán viên, trong năm 2005 công ty đã phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí trong kỳ thấp hơn 166.549.346 đồng so với chính sách phân bổ chi phí trả trước dài hạn của công ty. Nguyên nhân là do có sự khác nhau giữa kiểm toán và kế toán trong việc phân bổ chi phí trả trước dài hạn, cụ thể như sau: 

Theo cách tính của Kiểm toán:

Số dư chi phí trả trước dài hạn đầu kỳ:
317.943.630 đồng
Số tăng trong kỳ:
186.545.565 đồng


Tổng cộng :
         504.489.275 đồng
Thời gian phân bổ :                                            3 năm

Phân bổ vào chi phí năm 2005 (1):
168.163.092 đồng
Chi phí trả trước dài hạn do chuyển từ TSCĐ sang :
496.772.508 đồng
Thời gian phân bổ: 
2 năm

Phân bổ vào chi phí năm 2005 (2):
248.386.254 đồng

Tổng cộng phân bổ vào chi phí năm 2005 (1)+(2):
416.549.346 đồng

Theo kiểm toán, việc phân bổ chi phí bóc đất tầng phủ phát sinh được tiến hành ngay khi các chi phí này phát sinh
Theo cách tính của kế toán :

Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ vào chi phí theo kế hoạch sau :

	Nội dung
	Giá trị
	PB năm 2005
	PB năm 2006
	PB năm 2007
	PB năm 2008

	Số dư đầu kỳ 
	317.943.630 
	85.270.441 
	106.601.622
	106.601.622
	19.469.945

	Chi phí bóc đất tầng phủ chuyển sang. 
	496.772.508
	165.590.836 
	165.590.836
	165.590.836
	

	Chi phí phát sinh trong năm
	186.545.565
	
	    62.181.855 
	    62.181.855 
	    62.181.855 

	Tổng cộng
	1.001.261.703
	250.861.277
	334.374.313
	334.374.313
	81.651.800


Theo cách tính của kế toán, chi phí bóc đất tầng phủ phát sinh được phân bổ vào chi phí trong vòng 3 năm kể từ khi công ty tiến hành khai thác đối với diện tích đã được bóc đất tầng phủ. Chi phí trả trước dài hạn phân bổ năm 2005 được tính là 250.861.277 đồng và làm tròn là 250.000.000 đồng.

Theo quan điểm của đơn vị, việc bóc đất tầng phủ là khâu đầu tiên trong quá trình khai thác nguyên liệu sản xuất của công ty. Hàng năm công ty đều giành khoảng thời gian nhất định để thực hiện bóc đất tâng phủ, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác nguyên liệu. Việc bóc đất tầng phủ có thể được thực hiện trên nhiều khu vực khác nhau của mỏ, có những trường hợp việc bóc đất đã hoàn thành nhưng công ty vẫn chưa thực hiện khai thác đá tại các khu vực đó. Chính vì vậy theo quan điểm của công ty, chỉ những khu mỏ nào công ty tiến hành khai thác thì mới phân bổ chi phí bóc đất tầng phủ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong vòng 3 năm. Với cách tình này đảm bảo giá thành sản phẩm của Công ty phản ánh đúng, trung thực các chi phí phát sinh.
Như vậy, do sự bất đồng trong việc xác đinh thời điểm phân bổ chi phí bóc đất tầng phủ, nên chi phí trả trước dài hạn phân bổ vào chi phí năm 2005 đã có sự chênh lệch, số liệu của kiểm toán tăng hơn so với số liệu của kế toán là 166.549.346 đồng.

 14.4. Quá trình thay đổi vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hoá được phê duyệt và quyết định số 1181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 12 năm 1999, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát là 19.468.200.000 đồng trong đó cơ cấu cổ đông cụ thể như sau:

· Vốn cổ phần thuộc sở hữu nhà nước:
8.760.690.000 đồng chiếm 45%

· Vốn Cổ phần bán CBCNV trong công ty:
1.653.000.000 đồng chiếm 8,5%

· Vốn Cổ phần bán ra  bên ngoài:

9.054.510.000 đồng chiếm 46,5%
Tuy nhiên kết quả bán phần vốn nhà nước theo biên bản bàn giao ngày 28/8/2000 là 18.377.200.000 đồng, cơ cấu cụ thể như sau:

· Vốn cổ phần thuộc sở hữu nhà nước:
8.760.000.000 đồng 

· Vốn Cổ phần bán CBCNV trong công ty:
1.563.500.000 đồng 

· Vốn Cổ phần bán ra  bên ngoài:

8.080.700.000 đồng 
Ngày 27/7/2000, Công ty đã đăng ký vốn điều lệ là 19.468.000.000 đồng. Tuy nhiên vốn thực góp là 18.377.200.000 đồng.
Trong quá trình hoạt động do vốn kinh doanh của công ty có dấu hiệu dư thừa, để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh, hội đồng quản trị đã chủ trương mua lại cổ phần của các cổ đông và thực hiện huỷ bỏ đối với số cổ phần mua lại. Cụ thể quá trình mua lại cổ phần qua các năm như sau:

Năm 2001:

· Vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2001:
18.377.200.000 đồng

· Giảm trong năm 2001: 


2.545.900.000 đồng.

· Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2001:  
15.831.300.000 đồng

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2001:

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	87.600
	8.760.000.000
	55,33%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	15.365
	1.536.500.000
	9,71%

	Cổ đông ngoài Công ty
- Trong đó pháp nhân nhà nước

- Cá nhân
	55.348
39.000

16.348
	5.534.800.000
3.900.000.000

1.634.800.000
	34,96%
24,63%
10,33%

	Tổng cộng
	158.313
	15.831.300.000
	100%


Ghi chú: Cổ đông pháp nhân nhà nước là Công ty Xi măng Thạch Cao Huế. Mệnh giá cổ phiếu phát hành là 100.000đ.
Năm 2003

· Vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2003:
15.831.300.000 đồng

· Giảm trong năm 2003:


77.400.000 đồng.

· Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2003:  
15.753.900.000 đồng

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2003:

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	87.600
	8.760.000.000
	55,33%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	14.591
	1.459.100.000
	9,26%

	Cổ đông ngoài Công ty
- Trong đó pháp nhân nhà nước

- Cá nhân
	55.348

39.000

16.348
	5.534.800.000
3.900.000.000

1.634.800.000
	35,14%
24,76%
10,38%

	Tổng cộng
	157.539
	15.753.900.000
	100%


Năm 2004

· Vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2004:
15.753.900.000 đồng

· Giảm trong năm 2004: 


5.300.000 đồng.

· Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2004:
15.748.600.000 đồng

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2004:

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	87.600
	8.760.000.000
	55,63%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	14.935
	1.493.500.000
	9,48%

	Cổ đông ngoài Công ty
- Trong đó pháp nhân nhà nước

- Cá nhân
	54.951

39.000

15.951
	5.495.100.000
3.900.000.000

1.595.100.000
	34,89%
24,76%
10,13%

	Tổng cộng
	157.486
	15.748.600.000
	100%


Năm 2005

· Vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2005:
15.748.600.000 đồng

· Giảm trong năm 2005: 


81.500.000 đồng.

· Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2005:  
15.667.100.000 đồng
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2005:

	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	87.600
	8.760.000.000
	55,91%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	14.120
	1.412.000.000
	9,02%

	Cổ đông ngoài Công ty
- Trong đó pháp nhân nhà nước

- Cá nhân
	54.951

39.000

15.951
	5.495.100.000
3.900.000.000

1.595.100.000
	34,07%
24,89%
10,18%

	Tổng cộng
	156.671
	15.667.100.000
	100%


Năm 2006

· Vốn điều lệ tại thời điểm 01/01/2006:
15.667.100.000 đồng

· Giảm trong năm 2006:


14.600.000 đồng.

· Vốn điều lệ tại thời điểm 30/09/2006:  
15.652.500.000 đồng
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/09/2006:
	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Phần vốn nhà nước 
	126.600
	12.660.000.000
	80,9%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	14.457
	1.445.700.000
	9,2%

	Cổ đông ngoài Công ty
	15.468
	1.546.800.000
	9,9%

	Tổng cộng
	156.525
	15.652.500.000
	100%


Huỷ cổ phiếu ngân quỹ:
Số cổ phiếu ngân quỹ các năm 2001, 2003 đã được tiêu huỷ. Đối với số cổ phiếu ngân quỹ Công ty đã mua lại từ năm 2004 đến nay với tổng trị giá mệnh giá là 101.400.000 đồng sẽ được tiến hành tiêu huỷ trong thời gian tới.

Iv. Chứng khoán đăng ký
1. Loại cổ phiếu


Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá



10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số chứng khoán:

1.565.250 cổ phần

4. Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2005
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	20.133.169.767
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	  = -------------------------------------
	=
	--------------------------
	=
	128.506 đồng

	
	(Tổng số cổ phần – cổ phiếu quỹ)
	      (157.539- 868)
	
	


Tại thời điểm 31/12/2005, mệnh giá cổ phiếu là 100.000 đồng.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2006

	
	Vốn chủ sở hữu
	
	19.050.553.288
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	  = -------------------------------------
	=
	--------------------------
	=
	121.709 đồng

	
	(Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)
	      (157.539- 1.014)
	
	


Tại thời điểm 30/09/2006, mệnh giá cổ phiếu là 100.000 đồng.

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg. Trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan

Theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 27/GCN-UB ngày 02/5/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 07 năm tiếp theo cho phần thu nhập do đầu tư mang lại theo phương án trình bầy trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Như vậy Công ty sẽ được miễn thuế từ năm 2001 đến năm 2003 và được miễn thuế 50% từ năm 2004 đến năm 2010.
Ngoài ra, Công ty thực hiện việc nộp thuế GTGT và thuế Tài nguyên theo đúng quy định của phát luật.
Bên cạnh đó, nếu cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 01/01/2007, công ty sẽ được giảm 50% thuế thu nhập trong 02 năm tiếp theo. 
V. CÁC ĐốI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC đăng ký
1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Địa chỉ:
94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:
(84-04) 9433016
Fax:
(84-04) 943 3012

Chi nhánh:
Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
   (84-08) 9141992
Fax:
(84-08) 8218566
2. Tổ chức kiểm toán

Công ty kiểm toán việt nam - vaco

Địa chỉ:

Số 8, Phạm Ngọc Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:
(84-4) 8524123

Fax:
(84-4) 8524143

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Việt Nam đang thực hiện các cam kết để hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. Các khu vực tự do thương mại sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan, tiến tới sẽ giảm dần và xóa bỏ sự bảo hộ của Nhà nước đối với một số lĩnh lực chủ đạo trong đó có xi măng, xây dựng.

Trong quá trình ra nhập WTO và các khu mậu dịch tự do thương mại ASEAN đã yêu cầu Việt Nam phải cải cách hành chính, chuyển đổi các mô hình kinh tế với phần lớn các doanh nghiệp thuộc sở hữu phần vốn nhà nước dần chuyển sang doanh nghiệp đa sở hữu để thu hút vốn, lành mạnh hóa tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy trong thời gian tới chắc chắn có nhiều cơ chế chính sách của nhà nước sẽ thay đổi, bổ sung. Đồng thời sẽ đồng lọat chuyển đối mô hình các doanh nghiệp từ Tổng công ty sang Tập đòan, công ty mẹ, công ty con, các công ty độc lập. Mục tiêu của Công ty là tập trung mở rộng quy mô, mở rộng thị phần và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ bởi các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở, các công trình trọng điểm. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc đầu tư, xây dựng. 

2. Rủi ro cạnh tranh

Thị trường hoạt động chủ yếu của Công ty chủ yếu là các tỉnh miền trung mà trong đó quan trọng nhất là thị trường vật liệu xây dựng Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tại các thị trường này, hiện thị phần của Công ty chiếm khoảng 40%, tuy nhiên trong vài năm gần đây ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào việc khai thác và sản xuất đá xây dựng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị phần của công ty. Thêm vào đó hiện Công ty đang phải chịu sự cạnh tranh về giá cả rất gay gắt từ các đơn vị trên địa bàn thành phố, các đối thủ cạnh tranh của Công ty phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước không chịu áp lực bởi lợi nhuận hoặc họ là các cá nhân có chính sách kinh doanh linh động hơn nhiều. Chính những lý do trên đang đặt ra cho công ty những thách thức lớn trong việc duy trì và củng cố thị phần.

3. Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. 

4. Rủi ro nguồn nguyên liệu

Trữ lượng đá nguyên liệu cho hoạt động sản xuất đá xây dựng tại địa bàn các tỉnh miền trung được đánh giá là khá dồi dào và có chất lượng cao. Tuy nhiên với việc gia tăng mạnh mẽ các  tổ chức cá nhân tham gia vào việc khai thác và sản xuất đá xây dựng đã làm sụt giảm đáng kể trữ lượng đá nguyên liệu tại địa bàn này. Thêm vào đó, theo chính sách hiện nay việc khai thác các mỏ đá chỉ được cấp phép khai thác trong thời hạn 3 năm do đó cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất của Công ty.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ.v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

VII. Phụ lục

1. Phụ lục I: Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
2. Phụ lục II: Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần 
3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2005; Báo cáo quyết toán 9 tháng năm 2006

4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán vốn.
5. Phụ lục IV: Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
5. Phụ lục V: Quyết định số 1371 XMVN/HĐQT ngày 05/9/2005 và Quyết định số 1330/QĐ-XMVN ngày 24/8/2006 của HĐQT Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều chuyển các khoản đầu tư dài hạn về tổng công ty quản lý.

	Đà Nẵng, ngày…..tháng…..năm 2006

Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, 

Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

	Trưởng Ban Kiểm soát

Pham văn thuận
	Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn duy diễn

	      Kế Toán Trưởng

Hoàng thị khuyền
	
	Giám đốc

Phương văn thành
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Tổ chức tư vấn  -  Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở: Tầng 2-5 Toà nhà 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: (04) 9433.016/17
           Fax: (04) 9433.012

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM    
    Điện thoại: (08) 9141.994/95
           Fax: (08). 9141.991

